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Tóm tắt: Bài viết sử dụng phư¬ng pháp tổng quan tài liệu để
cung cấp thông tin về các phư¬ng pháp đo lưêng giá trị kinh tế
của công việc gia đình phổ biến, đồng thời, vận dụng một số
phư¬ng pháp đã ®ưîc đề cập để nhận diện vai trò của phụ nữ
qua công việc gia đình. Dữ liệu sử dụng để tính toán là số liệu
khảo sát 299 hộ gia đình tại Thái Nguyên và Nam Định của đề
tài “Đánh giá vai trò và địa vị kinh tế của phụ nữ qua công việc
gia đình” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thực hiện năm
2015-2016 với phư¬ng thức thu thập thông tin qua phiếu sử
dụng thời gian. Tác giả cho thấy không có một phư¬ng pháp nào
có thể ®ưa ra câu trả lời chính xác về giá trị kinh tế của công việc
không ®ưîc trả công trong gia đình bởi bản chất của công việc
này là không thể đong đếm ®ưîc tuyệt đối. Các cách tiếp cận
tính toán thưêng chỉ chú ý đến lưîng hóa số lưîng công việc và
thời gian làm việc mà bỏ qua vấn đề về chất lưîng lao động. Tuy
nhiên, cho dù còn có những hạn chế nhất định ở mỗi phư¬ng
pháp, những tính toán ban đầu về giá trị kinh tế của công việc
không ®ưîc trả công cung cấp bằng chứng làm lay chuyển mạnh
mẽ quan niệm phổ biến cho rằng việc nhà là loại hình lao động
chỉ tạo ra giá trị sử dụng, chứ không tạo ra lời lãi, không sinh
lợi hoặc không kiếm ra tiền. 

Từ khóa: Phụ nữ; Lao động; Bình đẳng giới; Gia đình; Phân
công lao động trong gia đình; Công việc không ®ưîc trả công.
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Đặt vấn đề

Tăng cưêng bình đẳng giới và nâng cao vị thế, năng lực cho phụ nữ là
mét trong tám mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đã ®ưîc Liên hiệp quốc
thông qua vào năm 2000. Tuy nhiên, nhiều vấn đề quan trọng đã bị bỏ
qua trong quá trình thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ đối với phụ nữ
và trẻ em gái, dẫn đến những khoảng trống không nhỏ trong việc đạt
®ưîc các mục tiêu này. Chăm sóc không ®ưîc trả lư¬ng trong gia đình
là một trong những vấn đề tạo nên khoảng trống đó. Đáng quan tâm là
điều này xảy ra không chỉ ở các nưíc đang phát triển mà ngay cả ở
những nưíc phát triển. 

Đóng góp của ngưêi phụ nữ qua các công việc gia đình mang lại những
giá trị không nhỏ cả về tinh thần lẫn vật chất. Vấn đề đặt ra là tầm quan
trọng của công việc nuôi dưìng và tái sản xuất sức lao động cho các thành
viên trong gia đình mà ngưêi phụ nữ làm thưêng không ®ưîc đánh giá
đúng mức. Sự tồn tại phân công lao động truyền thống theo giới trong
công việc gia đình dẫn tới việc hạ thấp vai trò và địa vị ngưêi phụ nữ. Bên
cạnh đó, những văn bản pháp luật giao trách nhiệm chăm sóc trẻ em, chăm
sóc và phụng dưìng ngưêi cao tuổi cho gia đình vô hình chung đang góp
phần tăng gánh nặng công việc không ®ưîc trả công của ngưêi phụ nữ.
Với quỹ thời gian trong ngày của nữ giới và nam giới là như nhau, sự tham
gia vào thị trưêng lao động cũng như việc thực hiện những công việc tạo
thu nhập của ngưêi phụ nữ sẽ bị giới hạn hơn nam giới bởi các công việc
không ®ưîc trả công trong gia đình. Trong khi đó, nam giới có nhiều thời
gian hơn để tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội, có cơ hội nâng cao
trình độ chuyên môn, cơ hội có thu thập cao và ®ưîc thăng tiến xã hội.
Việc dành nhiều thời gian cho các công việc không ®ưîc trả công trong
gia đình còn dẫn đến tình trạng nghèo thời gian của phụ nữ và trẻ em gái.
Điều này trực tiếp ảnh hưëng đến quyền nghỉ ngơi, giải trí của nhóm đối
tưîng này. 

Trong nhiều năm qua, các nhà kinh tế học nữ quyền đã và đang rất nỗ
lực thúc đẩy sự ghi nhận những đóng góp của phụ nữ vào nền kinh tế qua
công việc không ®ưîc trả công. Tuy nhiên, một trong những lý do khiến
cho vai trò, địa vị của ngưêi phụ nữ trong gia đình chưa ®ưîc đánh giá
đúng mức là thiếu những dữ liệu tính toán về giá trị kinh tế của công việc
không ®ưîc trả công trong gia đình và thiếu những phư¬ng pháp để lưîng
hóa giá trị các công việc không ®ưîc trả công đó.

Bài viết này sử dụng phư¬ng pháp tổng quan tài liệu để cung cấp thông
tin về các phư¬ng pháp đo lưêng giá trị kinh tế của công việc gia đình phổ
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biến. Đồng thời, bài viết cũng vận dụng một số phư¬ng pháp đã ®ưîc đề
cập để nhận diện vai trò của phụ nữ qua công việc gia đình. Dữ liệu sử
dụng để tính toán là số liệu khảo sát 299 hộ gia đình tại Thái Nguyên và
Nam Định của đề tài “Đánh giá vai trò và địa vị kinh tế của phụ nữ qua
công việc gia đình” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thực hiện với
phư¬ng thức thu thập thông tin qua phiếu sử dụng thời gian – ghi lại các
hoạt động trong ngày của từng thành viên gia đình từ 10 - 65 tuổi. 

1. Phư¬ng pháp lưîng hóa giá trị công việc không ®ưîc trả công
trong gia đình 

1.1 Một số khái niệm liên quan 

Công việc không ®ưîc trả công

Công việc không ®ưîc trả công ®ưîc nhận định là một khía cạnh quan
trọng trong đời sống con ngưêi. Hoạt động này cung cấp các dịch vụ nội
trợ cần thiết cho các hộ gia đình. Cho đến nay, công việc không ®ưîc trả
công ®ưîc xác định theo nhiều cách khác nhau tùy theo từng quốc gia.
Hệ thống Tài khoản Quốc gia của Liên hiệp quốc (United Nations System
of National Accounts - UNSNA) năm 1993 đã loại trừ các hoạt động
KHÔNG ®ưîc coi là “hoạt động kinh tế” để thống kê các công việc
không ®ưîc trả công, cụ thể bao gồm: quét dọn, trang trí và bảo quản nơi
hé gia đình cư trú; lau chùi, bảo dưìng và sửa chữa đồ dùng, thiết bị gia
đình hoặc những vật dụng khác, bao gồm cả những phư¬ng tiện đi lại
®ưîc sử dụng cho mục đích gia đình; chuẩn bị các bữa cơm; chăm sóc,
dạy dỗ con cái; chăm sóc ngưêi đau ốm, suy nhưîc và ngưêi già; ®ưa đón
các thành viên trong hộ gia đình hoặc chuyên chở hàng hóa cho hộ gia
đình. Năm 2008, UNSNA đã điều chỉnh lại những hoạt động không ®ưîc
coi là “hoạt động kinh tế” và ®ưa ra 4 nhóm công việc không ®ưîc trả
công, bao gồm: a) sản xuất hàng hóa nông nghiệp của các hộ kinh doanh
gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của chính hộ gia đình mình; b)
sản xuất những hàng hóa khác để đáp ứng nhu cầu sử dụng của chính các
hộ gia đình: xây dựng nhà cửa, chế biến thực phẩm và may đan quần áo;
c) cung cấp dịch vụ nhà ở để đáp ứng nhu cầu sử dụng của chính gia đình
mình; d) cung cấp dịch vụ cá nhân và gia đình để đáp ứng nhu cầu sử
dụng của chính hộ gia đình đó: chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc và dạy dỗ con
cái, dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa (trích lại từ Viện Nghiên cứu Gia đình và
Giới, UN Women, 2014).

Tùy thuộc vào phạm vi nghiên cứu của mình, một số học giả ®ưa ra
định nghĩa công việc không ®ưîc trả công rộng hơn hoặc hẹp hơn so với
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định nghĩa trên của Liên hiệp quốc. Miranda và cộng sự (2011) trong
nghiên cứu của mình về công việc không ®ưîc trả công tại 29 quốc gia đã
định nghĩa công việc không ®ưîc trả công là sự sản xuất ra hàng hóa và
dịch vụ của các thành viên hộ gia đình không ®ưîc bán trên thị trưêng,
bao gồm các công việc phục vụ cho việc tiêu dùng của hộ gia đình như
nÊu ăn, làm vưên, dọn dẹp nhà cửa và cả một số hoạt động phục vụ cho
những ngưêi ngoài hộ gia đình như nÊu ăn cho khách đến chơi nhà, giúp
đỡ hoạt động nÊu ăn cho ngưêi vô gia cư, cắt cá cho ngưêi già, huấn luyện
đội bóng ở địa phư¬ng. Trong khi đó, ngành thống kê của Canada chia
công việc không ®ưîc trả lư¬ng thành ba loại: việc nhà, chăm sóc trẻ em,
chăm sóc và hỗ trợ ngưêi cao tuổi (trích lại từ http://www.unpac.ca/econo-
my/unpaidwork.html). Công việc tình nguyện ở cộng đồng và với các tổ
chức từ thiện không ®ưîc tính đến trong công việc không ®ưîc trả công. 

Điểm chung của các định nghĩa về công việc gia đình không ®ưîc trả
công là hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho hé gia đình ®ưîc thực
hiện bởi các thành viên trong gia đình. Những công việc này không nhận
®ưîc tiền lư¬ng và không ®ưîc tính trong tổng sản phẩm quốc nội. Đặc
điểm của công việc không ®ưîc trả công là ‘‘hầu hết ®ưîc thực hiện để
chăm sóc các thành viên trong gia đình và/hoặc giữ gìn tổ ấm gia đình’’,
thưêng lặp đi lặp lại, diễn ra ở phạm vi nhà ở và thưêng không ®ưîc coi
trọng (Viện nghiên cứu Phát triển Xã hội, 2007). 

Công việc gia đình 

Công việc gia đình là công việc không ®ưîc trả công nhưng thưêng
®ưîc xác định với phạm vi hẹp hơn. ở Việt Nam, công việc gia đình
thưêng ®ưîc gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau như “công việc nội trợ”,
“lao động gia đình”, “công việc nhà”. Tùy vào mục đích nghiên cứu mà
mỗi nghiên cứu thưêng xác định công việc gia đình là một số hoặc tất cả
các loại hình công việc sau: 1) công việc nội trợ như mua thức ăn, nÊu
cơm, rửa bát, dọn nhà, giặt giò; 2) công việc sửa chữa trong gia đình (như
sửa chữa điện, nưíc, bàn, ghế, nhà cửa); 3) công việc mua sắm gồm mua
sắm đồ gia dụng nội trợ; đồ điện máy; 4) công việc chăm sóc các thành
viên (chăm sóc con nhá, ngưêi ốm đau, ngưêi cao tuổi); 5) công việc giáo
dục con cái như dạy bảo con trong tuổi đi học (5-18 tuổi), họp phụ huynh,
giúp con học thêm ở nhà, mua sắm trang thiết bị cho con đi học; 6) các
hoạt động sinh hoạt cộng đồng (đi dự các cuộc họp thôn), giao dịch với
chính quyền địa phư¬ng.

Trong bài viết này, chúng tôi nhận diện công việc gia đình theo khái
niệm đã ®ưîc sử dụng trong đề tài “Đánh giá vai trò và địa vị kinh tế của
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phụ nữ qua công việc gia đình” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thực
hiện. Theo đó, công việc gia đình là những công việc không thuộc vào hoạt
động tạo thu nhập trực tiếp của gia đình. Nó bao gồm các công việc sau:

1. Hoạt động duy trì đời sống hộ gia đình (chuẩn bị bữa ăn, giặt là quần
áo, dọn nhà cửa, rửa bát đũa, chuẩn bị đồ cúng, thắp hư¬ng);

2. Hoạt động trồng trọt/ chăn nuôi cho tiêu dùng của hộ gia đình; 

3. Giáo dục trẻ em trong gia đình; 

4. Chăm sóc trẻ em, ngưêi cao tuổi và các thành viên khác trong gia đình; 

5. Chăm sóc cây cảnh, vật nuôi trong gia đình; 

6. Bảo trì, sửa chữa các công cụ, đồ dùng của gia đình, nhà cửa;

7. Mua hàng hóa và sử dụng các dịch vụ thư¬ng mại, hành chính cho
gia đình;

8. Các hoạt động xã hội, cộng đồng.

Nhận diện công việc gia đình theo khái niệm này cho phép có ®ưîc cái
nhìn đầy đủ về các loại hình công việc gia đình, khắc phục thiên hưíng
chỉ quan tâm đến các công việc chăm sóc, nuôi dưìng - những công việc
nữ giới thưêng làm nhiều hơn so với nam giới - như trong các nghiên cứu
đã có ở Việt Nam.

1.2 Một số phư¬ng pháp lưîng hóa giá trị công việc không ®ưîc
trả công trong gia đình 

Để tính toán giá trị của công việc không ®ưîc trả công trong gia đình,
nhiều học giả quốc tế đã lựa chọn phư¬ng pháp phân loại thời gian dành
cho các công việc của hộ gia đình thành ba nhóm chính, gồm thời gian cho
công việc ®ưîc trả công, thời gian cho công việc không ®ưîc trả công và
thời gian không làm việc. Việc phân loại các hoạt động/công việc cụ thể
vào các nhóm công việc này cũng có nhiều tranh luận. Ví dụ, Ironmonger
và những ngưêi khác (1995) cho rằng giáo dục nên ®ưîc xếp vào nhóm
hoạt động tái sản xuất bởi hoạt động này nâng cao năng lực con ngưêi.
Tuy nhiên, hưíng tiếp cận khác cho hoạt động giáo dục cần ®ưîc xếp vào
nhóm các hoạt động phi tái sản xuất vì hoạt động này không thông qua
ngưêi thứ ba (ngưêi ta không thể trả tiền thuê ngưêi khác học hộ mình)
(trích lại từ Budlender và Brathaug, 2002). Các cuộc nghiên cứu về giá trị
kinh tế của công việc không ®ưîc trả công đều sử dụng phư¬ng pháp hỏi
về quỹ thời gian (time use survey). Thời gian làm các công việc không
®ưîc trả công này sau đó ®ưîc chuyển đổi thành giá trị tiền tệ. 
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Jackson (1996) đã xác định có ít nhất 12 phư¬ng pháp quy đổi tiền
công cho công việc gia đình (trích lại từ Budlender và Brathaug, 2002)
Tổng quan tài liệu cho thấy rằng có bốn phư¬ng pháp thưêng ®ưîc sử
dụng là: (1) Phư¬ng pháp tính thu nhập trung bình, (2) Phư¬ng pháp tính
chi phí cơ hội, (3) Phư¬ng pháp tính tổng giá cả thay thế, và (4) Phư¬ng
pháp tính chuyên biệt giá cả thay thế.

Phư¬ng pháp tính thu nhập trung bình và phư¬ng pháp tính chi phí
cơ hội

Cơ sở của hai phư¬ng pháp đầu (1 và 2) xuất phát từ câu hỏi: Mét ngưêi
sẽ kiếm ®ưîc bao nhiêu tiền nếu họ làm công việc ®ưîc trả công thay cho
công việc gia đình không ®ưîc trả công? Phư¬ng pháp tính thu nhập trung
bình trả lời câu hỏi này bằng cách tính thu nhập trung bình theo đầu ngưêi
trong nền kinh tế. Phư¬ng pháp này ấn định mức lư¬ng cho ngưêi làm
công việc không ®ưîc trả công theo mức lư¬ng trung bình theo giờ của lao
động trong nền kinh tế và mức lư¬ng trung bình này thưêng ®ưîc tính
riêng cho nam và nữ. Khi sử dụng mức lư¬ng ®ưîc phân tách theo giới
tính, giá trị của công việc không ®ưîc trả công thưêng có xu hưíng giảm
xuống do phụ nữ thưêng đảm nhận các công việc này nhiều hơn so với
nam giới và mức lư¬ng trung bình của nữ giới thưêng thấp hơn so với mức
lư¬ng trung bình của nam giới. Nhưîc điểm của phư¬ng pháp tiếp cận tính
thu nhập trung bình là chỉ dựa trên mức lư¬ng của ngưêi có việc làm,
không đại diện cho toàn bộ dân số. Phư¬ng pháp này gán giá trị cho cả
những ngưêi thất nghiệp, những ngưêi không hoạt động kinh tế một mức
thích đáng như ngưêi lao động. 

Phư¬ng pháp tính chi phí cơ hội ®ưîc xây dựng dựa trên ý nghĩa kinh
tế của khái niệm chi phí cơ hội. Khái niệm này dùng để chỉ những lợi ích
bị bỏ qua bởi lựa chọn cái này mà không lựa chọn cái khác. Trong trưêng
hợp tính toán giá trị kinh tế của công việc không ®ưîc trả công, phư¬ng
pháp này đề cập đến khoản thu nhập mà một ngưêi có thể kiếm ®ưîc từ
công việc ®ưîc trả công nếu họ làm công việc này thay cho đảm nhận
công việc không ®ưîc trả công. Về mặt lý thuyết, có nhiều vấn đề với cách
tiếp cận này. Thứ nhất, phư¬ng pháp này áp dụng các mức tiền công khác
nhau cho cùng một công việc ®ưîc thực hiện bởi những ngưêi khác nhau
do chi phí cơ hội của mỗi ngưêi khác nhau. Ví dụ, thời gian nÊu ăn của
ngưêi tốt nghiệp đại học sẽ giá trị hơn thời gian nÊu ăn của ngưêi không
®ưîc đi học. Một vấn đề khác nữa là rất khó để tìm kiếm chi phí cơ hội
cho những ngưêi luôn ở trong tình trạng thất nghiệp. Điểm yếu thứ ba của
phư¬ng pháp tính chi phí cơ hội là phư¬ng pháp này giả định rằng mọi
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ngưêi luôn có cơ hội làm thêm giờ cho công việc ®ưîc trả công hoặc các
hoạt động khác. Trên thực tế, điều này khó có thể xảy ra đặc biệt với các
công việc ở khu vực chính thức. Với những hạn chế này, nhiều nhà nghiên
cứu từ chối sử dụng rộng rãi phư¬ng pháp tính chí phí cơ hội (Budlender
và Brathaug, 2002).

Phư¬ng pháp tính tổng giá cả thay thế và phư¬ng pháp tính chuyên
biệt giá cả thay thế

Cơ sở của hai phư¬ng pháp sau (phư¬ng pháp tính tổng giá cả thay thế
và phư¬ng pháp tính chuyên biệt giá cả thay thế) xuất phát từ câu hỏi: Hé
gia đình cần bao nhiêu tiền để chi trả cho ngưêi đảm nhiệm công việc
không ®ưîc trả công thay cho các thành viên trong gia đình.

Phư¬ng pháp tính tổng giá cả thay thế tính toán giá trị của công việc
không ®ưîc trả công bằng cách gán mức tiền công trung bình của ngưêi
lao động thực hiện các công việc tư¬ng tù như công việc gia đình. Ví dụ,
với công việc liên quan đến nhu cầu sinh hoạt của gia đình (nấu ăn, dọn
nhà), mức tiền công có thể sử dụng để tính toán là mức tiền công của
ngưêi giúp việc gia đình. Với công việc chăm sóc trẻ em, có thể sử dụng
mức tiền công của giáo viên mầm non. áp dụng phư¬ng pháp tổng quát
vào tính giá trị của công việc gia đình có thể làm giảm giá trị kinh tế thực
sự của công việc này bởi nó chưa tính đến một số nhiệm vụ quản lý có
thể có của thành viên gia đình khi thực hiện công việc duy trì tái sản xuất
gia đình.

Phư¬ng pháp tính chuyên biệt giá cả thay thế tính toán riêng cho mỗi
loại công việc gia đình. Để tính toán ®ưîc theo phư¬ng pháp này, phải xác
định ®ưîc các ngành nghề tư¬ng tự với những loại công việc gia đình để
có thể dự kiến về mức lư¬ng. Ví dụ, công việc lau dọn nhà cửa có thể
tư¬ng ứng với công việc lau dọn ở văn phòng, công việc chăm sóc trẻ em
có thể tư¬ng ứng với công việc của ngưêi giữ trẻ, công việc nÊu ăn tư¬ng
ứng với nghề nÊu bếp. Phư¬ng pháp tính toán này đòi hỏi phải có dữ liệu
chi tiết và lưîng hóa cả về thời gian sử dụng và mức lư¬ng. Mét ngưêi có
thể ®ưîc gán cho nhiều mức lư¬ng khi họ làm nhiều loại hình công việc
gia đình khác nhau, ví dụ mức lư¬ng của ngưêi thực hiện các công việc
duy trì gia đình, mức lư¬ng của ngưêi thực hiện công việc chăm sóc và
mức lư¬ng của ngưêi hoạt động cộng đồng (Budlender và Brathaug,
2002). Khó khăn của phư¬ng pháp này là trên thực tế, không phải bất cứ
một công việc gia đình nào cũng tồn tại một loại hình công việc tư¬ng tù
trên thị trưêng để có thể chuyển đổi giá trị thay thế (Trưêng Cán bộ Phô
nữ Trung ư¬ng, 2006).
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2. Vận dụng các phư¬ng pháp lưîng hóa giá trị kinh tế công việc
không ®ưîc trả công trong gia đình 

2.1 Tình hình vận dụng của các nghiên cứu đã có 

ở nhiều nưíc trên thế giới như Mỹ, Canada, óc, Hàn Quốc, các nhà
khoa học đã bắt tay vào việc tính toán, lưîng hóa giá trị của những công
việc không ®ưîc trả công do cả phụ nữ và nam giới thực hiện (Trưêng Cán
bé Phụ nữ Trung ư¬ng, 2006). Một nghiên cứu tại 29 quốc gia chỉ ra rằng
tính trung bình một ngưêi sẽ dành khoảng 3,4 giờ trong ngày cho các công
việc không ®ưîc trả công, chiếm khoảng 14% thời gian trong ngày của họ.
Thời gian dành cho công việc không ®ưîc trả công có sự chênh lệch lớn
ở từng quốc gia. ở Mexico, lưîng thời gian cho công việc không ®ưîc trả
công trung bình là 4,2 giờ trong khi lưîng thời gian này ở Nhật Bản, Hàn
Quốc, Trung Quốc thấp hơn, khoảng từ 2,4 đến 2,7 giờ/ngày. Điểm chung
ở các quốc gia ®ưîc nghiên cứu là phụ nữ dành nhiều thời gian cho công
việc không ®ưîc trả công hơn so với nam giới. Khoảng cách giới trong
công việc này là khoảng 2 giờ 28 phút và có sự khác biệt ở từng quốc gia.
Nghiên cứu này sử dụng phư¬ng pháp tính toán chi phí cơ hội và chi phí
thay thế để ưíc tính giá trị kinh tế của công việc không ®ưîc trả công. Kết
quả cho thấy, với phư¬ng pháp tính toán chi phí thay thế, chi phí cho công
việc không ®ưîc trả công chiếm 19% GDP ở Hàn Quốc và lên đến 53% ở
Bồ Đào Nha (Miranda, 2011).

Sử dụng phư¬ng pháp điều tra quỹ thời gian và phư¬ng pháp tính toán
giá trị thay thế, nghiên cứu về những đóng góp kinh tế của ngưêi phụ nữ
qua công việc không ®ưîc trả công ở ấn Độ cũng đã chỉ ra rằng phụ nữ
ấn Độ làm việc rất vất vả và công việc không ®ưîc trả công trong gia đình
có giá trị vưît mức 612,8 tỉ USD, một đóng góp to lớn với xã hội và quốc
gia (George và các cộng sự, 2009).

Tại Việt Nam, mặc dù nam giới đã và đang tham gia nhiều hơn vào lao
động gia đình song hiện nay phụ nữ và trẻ em gái vẫn đảm nhiệm phần lớn
các công việc này. Điều này đã ®ưîc khẳng định bởi kết quả của nhiều
nghiên cứu, bao gồm cả các nghiên cứu trên quy mô quốc gia còng như
các nghiên cứu có quy mô nhỏ hơn. Vấn đề lưîng hóa giá trị công việc
nội trợ gia đình cũng thu hút sự quan tâm của một số học giả ở Việt Nam.
Tác giả Nguyễn Kim Hà (1997) đã sử dụng phư¬ng pháp tính tổng giá trị
thay thế (theo giá thuê của một ngưêi giúp việc gia đình tại thành phố) để
lưîng giá công việc nội trợ của ngưêi phụ nữ nông thôn một xã ở Hà Tây
(nay là Hà Nội) và một xã ở Hà Nội trong phạm vi đề tài “Sản xuất, tái sản
xuất và phúc lợi gia đình” của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia
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đình và Phụ nữ (nay là Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới) trên mẫu
nghiên cứu gồm 400 hộ gia đình năm 1995. Tác giả cho rằng, ở thành phố,
công việc nội trợ là một hàng hóa có giá trị vật chất cụ thể với mức tiền
công cho ngưêi giúp việc là 200-300 ngh×n/th¸ng và vì vậy công việc nội
trợ của phụ nữ nông thôn có thể tính tư¬ng ®ư¬ng theo giá trị của công
việc đó. Năm 2006, Trưêng Cán bộ Phụ nữ Trung ư¬ng tiến hành một
nghiên cứu lưîng hóa giá trị lao động gia đình (bao gồm các công việc
như đi chợ, nÊu ăn, giặt giò, lau dọn nhà cửa, chăm sóc trẻ, dạy trẻ học,
®ưa trẻ đi học, chăm sóc ngưêi già, ốm) thông qua phư¬ng pháp tính chi
phí cơ hội và phư¬ng pháp tính tổng giá cả thay thế. Công thức tính giá trị
công việc gia đình bằng thời gian làm công việc gia đình nhân với mức
tiền công trả cho công việc gia đình ®ưîc sử dụng. Trong đó, thời gian
dành cho công việc gia đình ®ưîc xác định bằng thời gian làm việc thực
tế nhân với hệ số cấp bậc công việc (hệ số này ®ưîc tính toán dựa trên các
yếu tố: kiến thức, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và điều kiện làm việc của
từng loại hình công việc gia đình. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy:
nếu tính theo phư¬ng pháp tính giá cả thay thế (tính bằng chi phí thuê
ngưêi giúp việc), giá trị kinh tế của công việc gia đình ở bốn loại hình gia
đình bao gồm: (1) vợ chồng đều là trí thức; (2) vợ chồng đều làm kinh
doanh dịch vụ; (3) vợ chồng làm nghề tiểu thư¬ng, tù do; (4) và vợ chồng
là công nhân sẽ có số tiền thấp nhất là bảy trăm ngàn đồng và cao nhất
chín trăm ngàn ®ång/th¸ng (với số tiền tư¬ng ứng là 796.150; 900.000;
880.000; 700.000 đồng). Nếu tính theo phư¬ng pháp tính chi phí cơ hội
(thu nhập có ®ưîc nếu dành thời gian làm việc nhà để làm việc có thu
nhập) thì giá trị kinh tế của công việc gia đình ở bốn loại hình gia đình nêu
trên là cao hơn đáng kể, dao động từ chín trăm ngàn đồng cho đến hơn 1,4
triệu đồng (với số tiền tư¬ng ứng là 1.376.774; 1.433.056; 1.120.406;
919.538 đồng). Cũng theo phư¬ng pháp này thì ba loại hình gia đình là:
(1) kết hợp nông nghiệp, cán bộ; (2) nông nghiệp và nghề khác; (3) đều
sản xuất nông nghiệp, giá trị kinh tế của công việc gia đình tư¬ng ứng là
743.139, 849.736 và 422.810 ®ång/th¸ng. Nghiên cứu này ®ưîc đánh giá
là có đóng góp quan trọng trong việc định lưîng giá trị kinh tế của công
việc gia đình. 

Một nghiên cứu khác về tính toán đóng góp kinh tế của phụ nữ qua lao
động trong gia đình do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội thực hiện năm
2007 với 299 hé gia đình tại một phưêng và một xã của tỉnh Hà Tây cũ
(nay là Hà Nội). Nghiên cứu này sử dụng phư¬ng pháp tính chi phí cơ hội
(dựa theo thu nhập bình quân tháng của ngưêi chồng và ngưêi vợ) và
phư¬ng pháp tính tổng giá cả thị trưêng thay thế (lưîng hóa giá trị kinh tế
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của lao động giúp việc gia đình theo giá thuê ngưêi giúp việc thực tế và
theo giá thuê ngưêi giúp việc trên thị trưêng tại thời điểm nghiên cứu) để
tính toán giá trị của lao động trong gia đình (bao gồm các hoạt động cụ
thể như nÊu nưíng, đi chợ, giặt giò, dọn dẹp nhà cửa, ®ưa đón con đi học,
chăm sãc/ch¬i với con, giáo dục con học, chăm sóc ngưêi giµ/ngưêi ốm).
Theo các cách tính này, đóng góp của phụ nữ ở hai địa bàn nghiên cứu dao
động trong khoảng từ 59 ngàn đồng cho đến hơn 4,35 triệu đồng/tháng
(bằng khoảng từ 0,1 đến hơn 10 lần thu nhập bình quân đầu ngưêi năm
2004 của Hà Tây) tùy theo mức thu nhập của ngưêi vợ. 

2.2 Vận dụng phư¬ng pháp lưîng hóa giá trị kinh tế công việc
không ®ưîc trả công trong gia đình qua phân tích số liệu khảo sát

Kết quả nghiên cứu “Đánh giá vai trò và địa vị kinh tế của phụ nữ qua
công việc gia đình” cho thấy tổng số thời gian trung bình ngưêi vợ và
ngưêi chồng dành cho các công việc gia đình (theo định nghĩa của đề tài
®ưîc trình bày ở trên) trong một tuần của ngưêi vợ là 1.879 phút và của
ngưêi chồng là 986 phút, tư¬ng ®ư¬ng với 4,4 giê/ngµy và 2,3 giê/ngµy. 

Trưíc hết, vận dụng phư¬ng pháp tính chi phí cơ hội để ưíc lưîng giá
trị kinh tế của công việc gia đình, tác giả sử dụng mức thu nhập bình quân
theo tháng của ngưêi vợ và ngưêi chồng và số giờ làm việc trung
b×nh/ngµy trong mẫu nghiên cứu để tính toán. Để có ®ưîc mức thu nhập
bình quân theo giờ, tác giả lấy mức thu nhập theo tháng/30 ngày làm việc
tạo thu nhập/ số giờ làm việc tạo thu nhập một ngày (tính chung 30 ngày
làm việc tạo thu nhập/ tháng cho các nhóm nghề nghiệp khác nhau). Tuy
nhiên, việc sử dụng mức thu nhập trung bình của ngưêi vợ và ngưêi chồng
để tính toán chỉ cho phép có ®ưîc mức ưíc lưîng về giá trị kinh tế của
công việc gia đình bởi trên thực tế, thu nhập của ngưêi vợ và ngưêi chồng
trong mẫu nghiên cứu có sự dao động rất lớn (từ 0 đồng – 10 triệu

Bảng 1. Lưîng hóa giá trị kinh tế công việc gia đình theo phư¬ng pháp
tính chi phí cơ hội 
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®ång/th¸ng với ngưêi vợ và từ 0 đồng – 15 triệu ®ång/th¸ng với ngưêi
chồng). Điều đó có nghĩa là mức thu nhập có thể có ®ưîc từ việc làm ®ưîc
trả công nếu không phải làm các công việc gia đình của mỗi ngưêi rất
khác nhau tùy thuộc vào cơ hội việc làm và khả năng kiếm thu nhập. Tuy
nhiên, nếu sử dụng đúng mức thu nhập hiện nay của mỗi ngưêi để tính
toán thì cũng có hạn chế là không có cơ sở để tính toán chi phí cơ hội cho
những ngưêi hiện chỉ làm công việc nội trợ (không làm công việc tạo ra
thu nhập). Kết quả lưîng hóa giá trị kinh tế công việc gia đình theo
phư¬ng pháp tính chi phí cơ hội ®ưîc thể hiện ở bảng 1. Theo kết quả tính
toán này, tổng giá trị kinh tế của công việc gia đình ®ưîc ưíc lưîng là
3.224.000 ®ång/th¸ng, trong đó giá trị kinh tế mà ngưêi phụ nữ đóng góp
là 1.914.000 đồng/tháng. 

Thứ hai, nghiên cứu vận dụng phư¬ng pháp tính tổng giá trị thay thế để
ưíc lưîng giá trị kinh tế của công việc gia đình, trong đó sử dụng mức thu
nhập bình quân theo tháng của ngưêi giúp việc sống cùng gia chủ và mức
thu nhập bình quân theo giờ của ngưêi giúp việc không sống cùng gia chủ
ở địa bàn nghiên cứu để tính toán. Tuy nhiên, việc sử dụng thu nhập của
lao động giúp việc gia đình để tính toán chưa hoàn toàn thỏa đáng bởi các
loại hình công việc gia đình mà ngưêi vợ và ngưêi chồng trong mẫu
nghiên cứu đang thực hiện đa dạng hơn rất nhiều so với các loại hình công
việc mà ngưêi giúp việc hiện nay thưêng đảm nhận. Ví dụ, đó là việc
d¹y/hưíng dẫn con học, sử dụng các dịch vụ thư¬ng mại, hành chính để
giải quyết nhu cầu của gia đình. Mặt khác, nếu chỉ sử dụng tiền công của
ngưêi giúp việc sống cùng để tính toán sẽ giảm giá trị kinh tế của công
việc gia đình. Bởi vì ngoài tiền công, ngưêi giúp việc sống cùng còn ®ưîc
gia đình trả cho các chi phí ăn uống và có thể có một số vật dụng sinh hoạt
hàng ngày. Trong bối cảnh này, có lẽ việc sử dụng phư¬ng pháp tính giá
trị thay thế chuyên biệt sẽ phù hợp hơn. Việc vận dụng phư¬ng pháp này

Bảng 2. Lưîng hóa giá trị kinh tế công việc gia đình theo phư¬ng pháp
tính tổng giá trị thay thế 
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cũng gặp trở ngại là thiếu thông tin để xác định mức tiền công của một số
loại hình công việc gia đình như việc tham gia các hoạt động xã hội, cộng
đồng (tham gia các cuộc họp cộng đồng/thăm hỏi họ hàng, bạn bè), sửa
chữa các thiết bị trong gia đình hoặc mang các thiết bị gia đình đi sửa
chữa. Giá trị kinh tế của công việc gia đình ®ưîc tính toán theo công thức:
mức thu nhập của ngưêi giúp việc theo giờ (mức thu nhập/30 ngày/10 giờ
một ngày) nhân với số giờ ngưêi vî/ngưêi chồng dành cho công việc gia
đình. Kết quả lưîng hóa giá trị kinh tế công việc gia đình theo phư¬ng
pháp tính tổng giá trị thay thế ®ưîc trình bày ở bảng 2. 

3. Một số bàn luận 

Tìm hiểu và vận dụng một số phư¬ng pháp tính toán giá trị kinh tế của
công việc gia đình cho thấy một số vấn đề cần quan tâm. Thứ nhất, không
có một phư¬ng pháp nào có thể ®ưa ra câu trả lời chính xác về giá trị kinh
tế của công việc không ®ưîc trả công trong gia đình bởi bản chất của công
việc này là không thể đong đếm ®ưîc tuyệt đối. Đồng thời, giá trị của
công việc gia đình tùy thuộc vào phư¬ng pháp tính ®ưîc sử dụng. Các dữ
liệu cần thiết để quy đổi giá trị kinh tế tư¬ng ®ư¬ng của một số công việc
gia đình như mức tiền công cho công việc liên hệ, giao tiếp để giải quyết
công việc gia đình, mức tiền công cho việc đi lại (tiếp cận và mua bán
hàng hóa/ sử dụng các dịch vụ hàng hóa) khó có thể thu thập ®ưîc đầy đủ. 

Thứ hai, các cách tiếp cận tính toán thưêng chỉ chú ý đến lưîng hóa số
lưîng công việc và thời gian làm việc. Vấn đề chất lưîng lao động chưa
®ưîc tính toán một cách thỏa đáng. Rất nhiều trưêng hợp, công việc gia
đình có thể hàm chứa yếu tố nghỉ ngơi, giải trí, tiêu khiển. Ví dụ, đi chợ,
đi mua sắm có thể trở thành buổi đi chơi; trông trẻ có thể cũng là buổi chơi
đùa, thư giãn. Đo thuần túy về mặt kinh tế là thiếu cái nhìn đầy đủ về ý
nghĩa giá trị tinh thần của công việc gia đình. 

Thứ ba, cho dù còn có những hạn chế nhất định ở mỗi phư¬ng pháp
nhưng những tính toán ban đầu về giá trị kinh tế của công việc không ®ưîc
trả công bưíc đầu cung cấp bằng chứng làm lay chuyển mạnh mẽ quan
niệm phổ biến cho rằng việc nhà là loại hình lao động chỉ tạo ra giá trị sử
dụng, chứ không tạo ra lời lãi, không sinh lợi hoặc không kiếm ra tiền
(Mai Huy Bích, 2004). Những đóng góp lớn lao đó đặt vấn đề cần thiết
phải ghi nhận giá trị và tầm quan trọng của phụ nữ trong xã hội và các
chính sách, chư¬ng trình nên quan tâm đến những đóng góp này của ngưêi
phô n÷.n
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